
MÉu CBTT - 03
( Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng 
Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán )

 Tổng công ty CN xi măng việt nam

Công ty CP bao bì xi măng Bút Sơn

A Bảng cân đối kế toán
Đơn vị tính : VNĐ

STT Chỉ tiêu Số dư đầu quý Số dư cuối quý
I Tài sản ngắn hạn                                                          51.971.233.836 66.994.572.038
1 Tiền và các khoản tương đương tiền                           3.178.722.315 3.770.946.469
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  
3 Các khoản phải thu ngắn hạn                                      33.363.185.643 45.209.191.487
4 Hàng tồn kho                                                              15.247.916.431 16.824.187.683
5 Tài sản ngắn hạn khác                                                181.409.447 1.190.246.399
II Tài sản dài hạn                                                             16.137.907.639 28.604.951.220
1 Các khoản phải thu dài hạn 
2 Tài sản cố định                                                            15.473.594.509 27.681.608.965

 - TSCĐ hữu hình                                                        15.338.579.958 15.045.594.185
 - TSCĐ thuê tài chính
 - TSCĐ vô hình                                                          39.560.006 36.520.007
 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  95.454.545 12.599.494.773

3 Bất động sản đầu tư  
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                             480.000.000 680.000.000
5 Tài sản dài hạn khác                                                   184.313.130 243.342.255

III         Tổng cộng tài sản                                             68.109.141.475 95.599.523.258
IV Nợ phải trả                                                                    20.593.807.035 46.286.184.045
1 Nợ ngắn hạn                                                                20.533.797.899 27.376.174.909
2 Nợ dài hạn                                                                  60.009.136 18.910.009.136
V Vốn chủ sở hữu                                                             47.515.334.440 49.313.339.213
1 Vốn chủ sở hữu                                                           46.655.918.774 48.552.989.547

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                                      30.000.000.000 30.000.000.000
 - Thặng dư vốn cổ phần
 - Vốn khác của chủ sở hữu                                        1.775.061.572 1.775.061.572
 - Cổ phiếu quỹ 
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
 - Quỹ đầu tư phát triển                                               8.042.523.331 8.380.357.851
 - Quỹ dự phòng tài chính                                           301.000.000 301.000.000
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                              678.000.000 678.000.000
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                         5.859.333.871 7.418.570.124
 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác                                          859.415.666 760.349.666
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi                                      859.415.666 760.349.666
 - Nguồn kinh phí   
 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ                      

VI           Tổng cộng nguồn vốn                                   68.109.141.475 95.599.523.258

Báo cáo tài chính tóm tắt
Quý 3 năm 2009
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B Kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị tính : VNĐ

STT Kỳ báo cáo Luỹ kế

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                     43.958.741.744 121.356.027.328

2 Các khoản giảm trừ doanh thu                                                     

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ                      43.958.741.744 121.356.027.328

4 Giá vốn hàng bán                                                                         39.156.832.354 103.212.849.258

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ                         4.801.909.390 18.143.178.070

6 Doanh thu hoạt động tài chính                                                     222.974.073 251.846.659
7 Chi phí tài chính                                                                           227.402.587 610.496.141

8 Chi phí bán hàng                                                                          576.032.680 2.288.377.928

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp                                                      2.150.863.799 5.634.628.200

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                                    2.070.584.397 9.861.522.460

11 Thu nhập khác                                                                              40.944.960 209.581.237

12 Chi phí khác                                                                               32.547.688 492.490.059

13 Lợi nhuận khác                                                                             8.397.272 (282.908.822)

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                                               2.078.981.669 9.578.613.638

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành                                                     181.910.896 838.119.999

16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp                                  1,897,070,773 8,740,493,639

17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu   632.4 2,913.5

18 Cổ tức trên cổ phiếu  553.5 2,550.3

Kế toán trưởng

Bùi Huy Hồng

Ngày 15 tháng 10 năm 2009
Giám đốc

Chỉ tiêu
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Tổng công ty CN xi măng Việt Nam

Công ty CP bao bì xi măng Bút Sơn

Số : 216/ BBS-PKT.09 Nam Định, ngày 16 tháng 10 năm 2009 

Kính gửi : Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn giải trình nguyên nhân giảm lợi nhuận như sau :

TT Chỉ tiêu ĐVT Quý 2/2009 Quý 3/2009 Tỷ lệ %

1 Sản lượng vỏ bao tiêu thụ vỏ bao 9,660,000 11,704,000 121

2 Tổng doanh thu đồng 35,961,322,353 43,958,741,744 122

3 Tổng chi phí đồng 31,685,711,568 41,879,760,075 132

4 Lợi nhuận trước thuế đồng 4,275,610,785 2,078,981,669 49

5 Giá bán bình quân đồng/vỏ 4,082 3,932 96

Trân trọng giải trình.

Công ty cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn

Nơi gửi :

 - Như kính gửi

 - Lưu VT.

Về các mặt khác của hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty vẫn diễn ra bình thường: dây
chuyền thiết bị 1 hoạt động ổn định, duy trì sản xuất 3 ca liên tục. Công ty đang thực hiện dự án mở
rộng sản xuất lắp đặt thêm dây chuyền thứ 2, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2009.

- Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh giữa hai kỳ báo cáo quý 3/2009 và quý 2/2009 lợi
nhuận trước thuế của quý 3/2009 giảm và bằng 49% so lợi nhuận quý 2/2009.

Lợi nhuận quý 3/2009 giảm so quý 2/2009 có nguyên nhân chính do giá vật tư đầu vào là hạt
nhựa tăng bình quân 30% (lượng hạt nhựa tồn kho dùng cho 6 tháng đầu năm đã hết, Công ty phải
mua theo giá thị trường tại thời điểm quý 3 cao hơn đầu năm). Mặt khác giá bán bình quân bị giảm
nhẹ 4% nên sản lượng tiêu thụ, doanh thu đều tăng nhưng lợi nhuận chỉ đạt 49% so quý 2/2009.

Công ty đang thương thảo tăng giá bán với các khách hàng, đã được một số khách hàng đồng ý
tăng giá cho lượng hàng tiêu thụ trong tháng 9 và sẽ được hạch toán tăng doanh thu trong quý 4. Số
liệu cụ thể qua một số chỉ tiêu chính như sau :

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản giải trình
Nguyên nhân lợi nhuận quý 3/2009 giảm so quý 2/2009


